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Đặt vấn đề
 Gan là một cơ quan quan trọng, có vai trò chuyển 

hóa các chất của cơ thể. Một trong những chức năng 
chủ yếu của gan là tham gia vào quá trình giải độc 
các chất nội sinh và ngoại sinh. Trong các trường 
hợp bệnh lý hay có sự quá tải về lượng của các chất 
độc ở gan sẽ khiến các tế bào trong gan bị huỷ hoại 
dần, dẫn tới các tổn thương trên gan, thậm chí là hình 
thành các tổn thương không hồi phục, xơ gan và làm 
mất chức năng giải độc của gan [1]. Bệnh gan là một 
trong những bệnh thường gặp trong cộng đồng. Có 
nhiều loại bệnh gan, trong đó thường gặp là những 
tổn thương gan gây ra bệnh viêm gan dẫn đến xơ gan 
và ung thư gan, cuối cùng là gây tử vong với nguyên 
nhân chủ yếu là do virus và nhiễm độc. Phần lớn các 
chất gây độc cho gan có liên quan tới sự peroxid hóa 
lipid màng tế bào gan và các stress oxy hóa [2]. 

Để gây tổn thương gan trên chuột, người ta dùng 
nhiều loại hóa chất khác nhau như: paracetamol, 
carbontetraclorid, D-galactosamin, ethanol, 
erythromycin estolat, aflatoxin B... [3-8]. Mỗi mô hình 
tổn thương gan đều có cơ chế đặc hiệu [3-8]. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi chọn paracetamol, tác 
nhân tổn tương gan do sinh ra gốc tự do gây peroxy 
hóa màng tế bào gan. Ngoài cơ chế sinh ra gốc tự do 
tương tự như tác nhân truyền thống gây độc gan cấp 
tính là CCl4, paracetamol liều cao còn làm suy kiệt hệ 
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thống chống oxy hóa của cơ thể (hệ thống các chất 
thiol). Paracetamol sau khi vào cơ thể, một phần sẽ 
bị chuyển hóa bởi các cytochrom P450 tạo thành 
N-acetyl para-benzoquiononimin (NAPQI), một gốc 
tự do gây peroxy hóa lipid và sinh ra MDA, dẫn đến 
tổn thương các tế bào gan, làm tăng AST, ALT và 
làm biến đổi cấu trúc gan [9].

Cây Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) 
Guillaum) thuộc họ cam chanh (Rutaceae), là cây 
thuốc được sử dụng chữa trị bệnh xơ gan ở xã Ninh 
Vân, tỉnh Khánh Hòa. Về thành phần hóa học, bước 
đầu một số hợp chất coumarin đã được phân lập từ 
cao chiết methanol của rễ cây Xáo tam phân [10]. 
Để góp phần làm sáng tỏ tác dụng bảo vệ gan của 
loài cây này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh 
hưởng của cao methanol và cao nước rễ cây Xáo 
tam phân trên mô hình chuột bị gây tổn thương gan 
thực nghiệm bằng paracetamol.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu

Rễ cây Xáo tam phân (Paramignya trimera 
(Oliv.) Guillaum) được thu hái vào tháng 2.2013 tại 
xã Ninh Vân, tỉnh Khánh Hòa (số tiêu bản C-499). 
Tên cây do nhà thực vật học Ngô Văn Trại - Viện 
Dược liệu giám định. Mẫu rễ cây lấy về được rửa 
sạch, loại bỏ phần hư hỏng, sấy khô trong râm ở 
nhiệt độ 40 0C, xay nhỏ thành bột. Lấy 300 g bột rễ 
đem chiết nguội với MeOH (300 ml x 2 lần), sau đó 
quay cô ở áp suất giảm thu được cao chiết MeOH. 
Tiến hành đun hồi lưu 300 g bột rễ với nước cất 
trong 1h (300 ml x 2 lần), sau đó quay cô ở áp suất 
giảm thu được cao chiết nước.

Động vật thực nghiệm

Chuột thuần chủng dòng BALB/c khoẻ mạnh, 
6-8 tuần tuổi, không phân biệt giống, khối lượng 
26±2 g, được nuôi tại khu nuôi động vật của Viện 
Công nghệ sinh học. Chuột được nuôi trong điều 
kiện cung cấp đầy đủ ăn thức ăn tiêu chuẩn và nước 
uống tự do tại khu nuôi động vật của Viện Công 
nghệ sinh học trong suốt thời gian thí nghiệm.

Phương tiện và hóa chất nghiên cứu

- Hệ thống định l ượng sinh hoá bán tự động 
AU680 của Beckman Coulter được sử dụng để định 
lượng AST, ALT, cholesterol và protein toàn phần 
trong mẫu huyết thanh. 

- Các thuốc dùng trong nghiên cứu: sylimarin 
(Legalon) dạng viên nén, hàm lượng 70 mg của 
Công ty Madaus (Hàn Quốc) và paracetamol 
(A7085 - Sigma Aldrich) dạng bột tinh khiết.

- Hóa chất, dụng cụ và kính hiển vi quang học. 

Phương pháp nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan 
của cao chiết khi gây độc bằng paracetamol

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao chiết 
Xáo tam phân trên mô hình gây độc cho gan chuột 
bằng paracetamol [11, 12]. Bố trí thí nghiệm như sau: 
25 chuột được chia làm 5 lô (5 con/lô). Lô 1 (chứng 
sinh lý): uống nước cất 0,2 ml/con/ngày; lô 2 (chứng 
bệnh lý): uống nước cất và uống paracetamol; lô 
3: uống cao methanol Xáo tam phân, liều 10 g/kg 
thể trọng (kgP)/ngày và uống paracetamol; lô 4: 
uống cao nước Xáo tam phân, liều 10 g/kgP/ngày 
và uống paracetamol; lô 5 (chứng tham khảo): 
uống silymarin liều 50 mg/kgP/ngày [13] và uống 
paracetamol.

Chuột ở tất cả các lô được uống cao chiết và thuốc 
thử 1 lần vào buổi sáng, liên tục 7 ngày trước và 2 
ngày sau khi gây độc cho gan. Ngày thứ 7 sau uống 
mẫu 1 giờ, nhịn đói 14-16 giờ trước đó, gây độc gan 
bằng cách cho uống paracetamol pha trong nước 
cất (chỉ cho các lô 2, 3, 4, 5) với liều 400 mg/kgP/1 
lần duy nhất. Sau 48 giờ uống paracetamol, lấy 
máu thu huyết thanh định lượng aminotransferase 
(AST, ALT), cholesterol và protein toàn phần, đồng 
thời giết chuột, quan sát trực quan mô bệnh học 
của gan. Paracetamol liều 400 mg/kgP được lựa 
chọn để gây độc cho gan vì nhiều nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng đây là mức liều có thể gây ra những tổn 
thương nhất định đối với gan mà không làm chết 
động vật thí nghiệm. Trong khi đó nếu thử nghiệm 
ở mức liều cao hơn có thể gây chết động vật, còn 
nếu thử nghiệm ở mức liều thấp hơn thì không hình 
thành tổn thương cho gan [11, 12].

Phương pháp xác định chức năng gan: xác 
định chức năng gan thông qua định lượng 
aminotransferase (AST, ALT), cholesterol toàn 
phần và protein toàn phần trong huyết thanh chuột 
như sau: lấy máu chuột, ly tâm 10000 vòng trong 
10 phút, thu huyết thanh, đọc kết quả trên hệ thống 
AU680 của hãng Beckman Coulter. 

Phương pháp kiểm tra trực quan gan: sau quá 
trình thí nghiệm, chuột được giết bằng cách kéo 
giãn đốt sống cổ, mổ nhanh để kiểm tra trực quan 
gan. 

Phương pháp xử lý số liệu: các số liệu được xử 
lý trên Excell, thuật toán thống kê student t’ test, 
F’test và phương pháp phân tích phương sai một 
nhân tố ngẫu nhiên (one way ANOVA) và sử dụng 
hệ số LSD (least-significant difference) để kiểm tra 
sự sai khác có ý nghĩa so với đối chứng sinh lý, với 
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đối chứng bệnh lý (PAR), với đối chứng tham khảo 
(silymarin). Nếu p<0,05 được coi là sai khác có ý 
nghĩa, nếu p>0,05 thì sự sai khác là không có ý 
nghĩa thống kê.

Kết quả và bàn luận
Bước đầu đánh giá tác dụng bảo vệ gan của 

rễ cây Xáo tam phân, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu cao methanol và cao nước trên mô hình gan bị 
tổn thương bằng paracetamol với một liều duy nhất 
400 mg/kP trên chuột thuần chủng dòng BALB/c. 
Trên mô hình này, các mẫu thử được đánh giá khả 
năng bảo vệ gan qua 5 chỉ tiêu sau: 1 - Nồng độ 
aminotransferase (AST, ALT) trong huyết thanh; 2 - 
Nồng độ cholesterol toàn phần; 3 - Nồng độ protein 
toàn phần; 4 - Khối lượng gan; 5 - Kết quả kiểm tra 
trực quan tổn thương gan.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cao 
methanol và cao nước rễ Xáo tam phân lên nồng 
độ aminotransferase (AST, ALT) huyết thanh 

ALT và AST là hai loại enzym aminotransferase 
được tìm thấy chủ yếu ở các tế bào của gan và 
thận. Khi gan khỏe mạnh, hàm lượng của hai chỉ 
số ALT và AST trong máu thấp. Ngược lại, khi gan bị 
tổn thương, mức độ ALT và AST sẽ tăng cao do 
được phóng thích vào trong máu. Sự tăng cao bất 
thường của hai chỉ số AST và ALT cho phép đánh 
giá và phát hiện mức độ tổn thương của gan. Kết 
quả nghiên cứu ảnh hưởng của cao methanol và cao 
nước Xáo tam phân lên nồng độ aminotransferase 
huyết thanh được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1 cho thấy, khi chuột được uống cao 
methanol, cao nước Xáo tam phân và silymarin (lô 
3, 4, 5) thì các chỉ số AST và ALT đều thấp hơn so 
với đối chứng là lô không được sử dụng hoạt chất 
bảo vệ (lô 2). Như vậy, cao methanol, cao nước và 
silymarin đều cho thấy tác dụng bảo vệ gan khi các 
phân tích cho thấy sự sai khác về chỉ số enzym 
gan cơ bản là có ý nghĩa thống kê so với lô 2 (đối 
chứng), p<0,05. 

Kết quả ở bảng 1 cũng cho thấy, chuột uống cao 
methanol (lô 3) liều 10 g/kP đã có các chỉ số enzym 
AST và ALT tương đương với các chuột được uống 
silymarin 50 mg/kgP. Phân tích cho thấy, các chỉ số 
này không có sự sai khác thống kê khi p>0,05, dẫn 
tới lập luận rằng cao methanol ở nồng độ 10 g/kgP/
ngày có tác dụng bảo vệ gan khá tốt, tương đương 
với silymarin liều 50 mg/kgP/ngày. 

Các chuột uống cao nước liều 10 g/kP có các chỉ 
số enzym chức năng gan còn cao và khi so sánh 
chúng với các chuột uống silymarin 50 mg/kgP thì 
có sự sai khác thống kê (p<0,05). Kết quả này cho 
thấy, cao nước ở nồng độ 10 g/kgP/ngày có khả 
năng bảo vệ gan kém hơn so với silymarin liều 50 
mg/kgP/ngaøy. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cao 
methanol và cao nước Xáo tam phân lên nồng độ 
cholesterol toàn phần

Ảnh hưởng của cao methanol và cao nước Xáo 
tam phân lên nồng độ cholesterol toàn phần được 
trình bày ở bảng 2.

Lô Thuốc và liều lượng AST (UI/l) ALT (UI/l)

1 NaCl 0,9% 87,80±1,48 28,70±2,59

2 NaCl 0,9%
+PRA 400 g/kgP

715,75±253,94
p<0,05 so vôùi (1)

558,25±296,54
p<0,05 so vôùi (1)

3 Cao methanol 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP

116,50±34,65
p<0,05 so vôùi (2)
p>0,05 so vôùi (5)

81,25±8,59
p<0,05 so vôùi (2)
p>0,05 so vôùi (5)

4 Cao nước 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP

266,00±170,92
p<0,05 so với (2)
p<0,05 so với (5)

113,25±27,41
p<0,05 so với (2)
p<0,05 so với (5)

5 Silymarin 50 mg/kgP
+ PRA 400 mg/kgP

101,33±23,03
p<0,05 so với (1)
p<0,05 so với (2)

46,67±11,47
p<0,05 so với (1)
p<0,05 so với (2)

Bảng 1: ảnh hưởng của cao methanol và cao nước lên nồng độ 
aminotransferase huyết thanh chuột BALB/c bị nhiễm độc 

paracetamol (n=5)

Bảng 2: ảnh hưởng của cao methanol và cao nước lên nồng độ 
cholesterol toàn phần huyết thanh chuột BALB/c bị nhiễm độc 

paracetamol (n=5)

Lô Thuốc và liều lượng Cholesterol TP
(mmol/l) Giá trị p

1 NaCl 0,9% 2,38±0,08

2 NaCl 0,9%
+PRA 400 mg/kgP 3,43±0,54 p<0,05 so vôùi (1)

3 Cao methanol lieàu 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP 2,78±0,49

p>0,05 so vôùi (1)
p<0,05 so vôùi (2)
p>0,05 so vôùi (5)

4 Cao nước liều 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP 3,23±0,30

p<0,05 so vôùi (1)
p>0,05 so vôùi (2)

5 Silymarin 50 mg/kgP
+PRA 400 mg/kgP 2,80±0,44

p>0,05 so vôùi (1)
p<0,05 so vôùi (2)
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Bảng 2 cho thấy, khi chuột được uống cao 
methanol liều 10 g/kgP và silymarin 50 mg/kgP 
thì chỉ số cholesterol toàn phần đã được cải thiện 
gần bằng so với lô chứng 1 (p>0,05) và có sự sai 
khác thống kê so với lô chứng âm 2 (p<0,05). Trong 
khi đó, ở lô được uống cao nước liều 10 g/kgP thì 
không có sự sai khác thống kê so với lô chứng âm 2 
(p>0,05). Như vậy, ở chỉ số cholesterol toàn phần, 
chuột được uống cao methanol của rễ cây Xáo tam 
phân liều 10 g/kgP đã cho thấy hoạt tính bảo vệ gan 
khi so sánh với tác dụng của silymarin 50 mg/kgP, 
trong khi cao chiết từ nước không thể hiện rõ khả 
năng này.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cao 
methanol và cao nước rễ Xáo tam phân lên hàm 
lượng protein toàn phần trong mẫu huyết thanh

Ảnh hưởng của cao methanol và cao nước rễ Xáo 
tam phân lên hàm lượng protein toàn phần được 
trình bày ở bảng 3.

Bảng 3 cho thấy, lô chuột uống cao methanol 
và cao nước nhưng không có sự sai khác thống kê 
so với lô chứng âm 2 (p>0,05) và so với đối chứng 
dương silymarin thì chỉ số protein toàn phần là có sự 
sai khác thống kê (p<0,05). Như vậy, cao methanol 
và cao nước Xáo tam phân ở liều 10 g/kgP không có 
tác dụng giảm protein toàn phần.

Khối lượng gan

Sau quá trình thí nghiệm, toàn bộ chuột được mổ 
để thu nhận gan và được xác định khối lượng theo 
phương pháp của Girish và đồng tác giả [11]. Kết 
quả thu được được trình bày ở bảng 4.

Kết quả kiểm tra khối lượng gan cho thấy, gan ở 
lô đối chứng bệnh lý (không được sử dụng cao chiết 
Xáo tam phân) có khối lượng lớn nhất. Trong khi đó, 
ở các lô được sử dụng cao chiết Xáo tam phân, khối 
lượng gan nhỏ hơn so với đối chứng và sự sai khác 
này là có ý nghĩa thống kê với p<0,05 khi so sánh 
với lô đối chứng (lô sử dụng cao methanol so với lô 
đối chứng dương Silymarin; lô sử dụng cao nước so 
với lô chứng âm 2).

Kết quả kiểm tra trực quan tổn thương gan

Kết quả giải phẫu bệnh học cho thấy, lô thí 
nghiệm có chuột uống cao methanol và cao nước 
liều 10 g/kgP cũng như lô uống sylimarin 50 mg/
kgP, về hình thái trực quan và đại thể gan thì biểu 
hiện tổn thương gan có giảm so với lô chứng bệnh lý 
(lô 2). Cụ thể là lô chuột uống cao methanol liều 10 
g/kgP và lô uống sylimarin 50 mg/kgP không thấy 
biểu hiện tổn thương gan (bảng 5).

Bảng 3: ảnh hưởng của cao methanol và cao nước 
lên hàm lượng protein toàn phần

Bảng 5: quan sát hình thái trực quan gan chuột 
ở các lô thí nghiệm

Bảng 4: khối lượng gan chuột ở các lô thí nghiệm

Lô Thuốc và liều lượng Quan sát hình thái 
trực quan gan

1 NaCl 0,9% Gan bình thường, nhu mô 
gan đồng nhất

2 NaCl 0,9% 
+PRA 400 mg/kgP

3/5 con gan bị hoại tử toàn 
bộ và xung huyết toàn bộ 
gan, gan to phù, nhu mô 
sần sùi không mịn

3 Cao methanol 10 g/kgP 
+PRA 400 mg/kgP

Gan bình thường, nhu mô 
gan đồng nhất

4 Cao nước 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP

1/5 con gan bị tổn thương, 
nhu mô gan không đều

5 Silymarin 50 mg/kgP
+PRA 400 mg/kgP

Gan bình thường, nhu mô 
gan đồng nhất

Lô Thuốc và liều lượng Protein TP
(mmol/l) Giá trị p

1 NaCl 0,9% 49,80±0,84

2 NaCl 0,9%
+PRA 400 mg/kgP 61,67±2,08 p<0,05 so vôùi (1)

3 Cao methanol lieàu 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP 61,55±1,41 p>0,05 so vôùi (2)

p<0,05 so vôùi (5)

4 Cao nước liều 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP 57,75±1,69 p>0,05 so với (2)

p<0,05 so với (5)

5 Silymarin 25 mg/kgP
+PRA 400 mg/kgP 55,00±2,20 p<0,05 so với (1)

p<0,05 so với (2)

Lô Thuốc và liều lượng Khối lượng gan 
(g/10g cơ thể) Giá trị p

1 NaCl 0,9% 0,381±0,009

2 NaCl 0,9% 
+PRA 400 mg/kgP 0,567±0,033 p<0,05 so vôùi (1)

3 Cao methanol 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP 0,404±0,011 p<0,05 so vôùi (5)

p>0,05 so vôùi (2)

4 Cao nước 10 g/kgP
+PRA 400 mg/kgP 0,461±0,042 p<0,05 so với (2)

p>0,05 so với (5)

5 Silymarin 50 mg/kgP
+PRA 400 mg/kgP 0,490±0,067 p<0,05 so với (1)
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, lô chuột uống 
paracetamol liều 400 mg/kgP/ngày có hoạt độ AST, 
ALT trong huyết thanh tăng cao và thể hiện tổn 
thương gan rõ rệt (về hình thái) so với lô chứng sinh 
học. Các lô chuột uống cao methanol và cao nước 
Xáo tam phân ở liều 10 g/kgP trong vòng 7 ngày 
đã làm giảm hoạt độ AST, ALT trong huyết thanh, 
giảm hàm lượng cholesterol toàn phần, giảm khối 
lượng gan và hạn chế tổn thương gan so với lô đối 
chứng âm 2. Trong đó, lô chuột uống cao methanol 
10 g/kgP có tác dụng ngăn cản rõ rệt độc tính của 
paracetamol đối với gan, tương đương với đối chứng 
dương sylimarin 50 mg/kgP. Như vậy, cao methanol 
của rễ cây Xáo tam phân có khả năng bảo vệ gan 
tốt trên mô hình gan chuột bị tổn thương bằng 
paracetamol. Về mặt hóa học, từ cao methanol của 
rễ cây Xáo tam phân đã phân lập và xác định cấu 
trúc của 4 hợp chất coumarin [10]. Vấn đề đặt ra 
là, cần nghiên cứu phát hiện phân đoạn, nhóm hợp 
chất hoặc hợp chất có tác dụng bảo vệ gan trong 
cao chiết MeOH của rễ cây Xáo tam phân trên mô 
hình tổn thương gan bằng paracetamol.

Kết luận
Cao nước Xáo tam phân ở liều 10 g/kgP chuột có 

tác dụng bảo vệ gan thấp thông qua tác dụng làm 
giảm hoạt độ AST, ALT và hạn chế được một phần 
tổn thương gan gây bởi paracetamol liều 400 mg/kgP 
chuột.

Cao methanol Xáo tam phân ở liều 10 g/kgP 
chuột có tác dụng bảo vệ gan tốt gần tương đương 
so với chất đối chứng dương sylimarin 50 mg/kgP 
khi thử nghiệm trên chuột.
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